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I. CÁC GĐ ĐIỆN SL / TIM 
 ĐƯỜNG CONG ĐIỆN THẾ 

HOẠT ĐỘNG ĐIỆN 
CỦA TẾ BÀO CƠ TIM 
BIỆT HOÁ 

THỜI 
KỲ TRƠ 

ĐIỆN TÂM ĐỒ 





 

Nút xoang 

Tâm nhĩ 

Bộ nối 

Lưới Purkinje 

Nội tâm mạc 

       Cơ tim 

Ngoại tâm mạc 
Mõm tim 

Thất trái 

Vách liên thất 

Thất phải 



Điện thế hoạt động 

Ngoài tế bào 

Trong tế bào 





 

Điện thế hoạt động của tim 

Nghĩ Nghĩ 

Dòng vào 

Dòngra 

Bình nguyên 

Hồi cực 

Khử 
cực 



Na+ nhập bào trong phase 0 





Kênh Sodium cảm ứng điện thế 

Kênh Potassium hồi cực sớm 

Kênh Calcium cảm ứng điện thế 

Kênh Potassium hồi 
cực muộn 

Hoạt động của các kênh ion trong điện thế động  



Lưu ý tỷ lệ hoán đổi là 2K+/3Na+  

BƠM Natri:trao đổi Na+ nội bào / K+ ngoại bào 





EXCHANGER 

CƠ CHẾ TRAO ĐỔI Ca++/Na+ 



NỒNG ĐỘ HOÁN ĐỔI Ca++ NGOẠI BÀO TỶ LỆ THUẬN VỚI NỒNG ĐỘ Na+ 
NỘI BÀO 

GẮN LÊN TROPONINE CO CƠ 

CƠ CHẾ TRAO ĐỔI Ca++/Na+ 



CƠ CHẾ TRAO ĐỔI Ca++/Na+ 



Drugs used in the 

treatment of 

arrhythmia. The 

typical cardiac 

action potential is 
also shown: a 

fast sodium 

current and 

slower calcium 

current 
depolarize 

cardiac cells. The 

plateau phase 

caused by 

calcium entry 
contributes to the 

long refractory 

period, which 

protects the heart 

from re-
excitation.  

Thuốc nhóm I ức chế 

Thuốc nhóm II 

Thuốc nhóm III ức chế Thuốc nhóm IV ức chế 



II. TÍNH TỰ ĐỘNG CỦA TẾ BÀO 

BIỆT HÓA 

      Bình thường: tế bào nút xoang khử cực chậm 

tâm trương nhanh nhất   -> đường  điện thế tâm 

trương chếch lên nhanh nhất.  

   Tốc độ đó giảm dần từ bộ nối nhĩ thất – His 

– Purkinje -> nút xoang khống chế tự động tính & 

trở thành nút chủ nhịp. 



III. TỐC ĐỘ DẪN TRUYỀN: 

• Nút xoang                      0,05m/giây 

• Cơ nhĩ                            0,8 – 1 

• Bộ nối nhĩ thất               0,05 

• Bó His                            0,8 - 1 

• Lưới Purkinje                 4 

• Cơ thất                            0,9 – 1 





IV. TÍNH KÍCH THÍCH & ĐIỆN THẾ 

NGƯỠNG 

   Tính kích thích cơ tim xảy ra khi kích thích làm 
giảm điện thế qua màng đến 1 mức độ 

nhất định gọi là điện thế ngưỡng, # - 60mV 

ở nhĩ & tế bào cơ thất. 

   -> tính kích thích E đòi hỏi kích thích S mạnh 

hơn nếu điện thế màng lúc nghĩ tăng, xa 

điện thế ngưỡng & ngược lại. 



V. TÍNH TRƠ CỦA CƠ TIM 

• 1. Thời kỳ trơ tuyệt đối: không kích thích nào gây được 1 

điện thế hoạt động khác. (gđ 0, I, II & 1 phần gđ III). 

• 2. Thời kỳ trơ hiệu quả : kích thích chỉ gây đáp ứng tại chỗ. 

• 3. Thời kỳ trơ tương đối: kích thích > ngưỡng -> đáp ứng lan 

toả chậm hơn bình thường. Điện thế qua màng ở gđ III đạt 

đến mức điện thế ngưỡng(# - 60mV) & chấm dứt ngay trước 

khi kết thúc gđ III. 

• 4. Thời kỳ kích thích siêu bình thường : cuối gđ III đầu gđ IV, 

kích thích tương đối yếu có thể gây đáp ứng. 

THỜI KỲ 
TRƠ  TUYỆT 
ĐỐI 

THỜI KỲ 
TRƠ 
TƯƠNG 
ĐỐI 





VI. SỰ HÌNH THÀNH ĐTĐ 

   Định nghĩa:là đường cong biểu diễn hoạt 

động điện của tim được ghi từ bề mặt 

của cơ thể bởi một nhóm các điện cực 

được đặt ở các vị trí nhằm phản ánh 

hoạt động điện này của tim từ một số 

bình diện không gian khác nhau. 

(Harrison) 



 

NHĨ THẤT 

ĐTĐ BT 
LÚC 

NGHĨ 



2. Điện cực và vectơ điện cực: 
• Điện cực để thu nhận các dòng điện của tim. 

• Nguyên tắc: dùng 1 cặp điện cực   mang hiệu điện thế khác 
nhau để thu nhận dòng điện của tim. 

• Vectơ điện cực đi từ nơi có điện tích âm hơn đến nơi có điện 
tích dương hơn. 

•                          Vectơ điện cực 

         A           ------------------------           B 

    (-) hơn B                                              (+) hơn A 

• Người ta làm cho điện thế ở A    0, thì ta có vectơ điện thế 
luôn luôn hướng từ A sang B. Nghĩa là triệt tiêu 1 điện cực 
và chỉ còn một điện cực  hay đơn cực. 

• Khi vectơ điện cực hướng về điện cực sẽ cho sóng (+) & ngược 
lại.  



3. Khử cực:  

• Là sự lan tỏa kích thích qua cơ. 

• Là quá trình chủ động, xảy ra rất nhanh 

và mạnh.  

• Làm cho điện thế bên ngoài khối cơ 

âm hơn so với bên trong khối cơ. 



Vectơ khử cực:  
• Khử cực -> xuất hiện sự khác biệt điện 

thế giữa hai đầu khối cơ -> vectơ khử 

cực. 

•  Vectơ khử cực hướng từ âm sang dương  

-> chiều của vectơ khử cực cùng chiều 

với chiều khử cực khối cơ. 



Hướng của các sóng  

* Trường hợp 1 sợi cơ:  

                                                                                                                                                       



Hướng của các sóng  
* Trường hợp 2 sợi cơ cùng kích thước: 



Biên độ các sóng:  

Sóng khử cực có biên độ cao vì  

• Sự khử cực xãy ra nhanh. 

• Hiệu điện thế lớn. 



Nhĩ đồ 



• à  

  Sự tạo thành thất đồ  



 Hệ thống dẫn truyền và quá trình khử cực, hồi cực cơ 

tim 

Vectơ khử cực nhĩ 

Nút xoang 

Bộ nối nhĩ thất 

Bó His 

Vectơ khử cực 
thất muộn 

Vectơ hồi cực 

Nhánh (P) & (T) 

Vectơ khử cực vách 

Vectơ khử 
cực mõm & 
T(T) sớm 



4. Thời gian hoạt hoá thất  

• VAT (ventricular activation time = 

intrinsic deflection) 

•  Là thời gian để lan truyền xung 

động từ đầu bị kích thích tới đầu 

kia của sợi cơ. 

• Đo từ đầu tới đỉnh của sóng khử 

cực  



5. Hồi cực:  
• Cơ tim bị kích thích trở về trạng thái nghĩ. 

• Là quá trình thụ động, xảy ra chậm, kéo dài và yếu. 

• Các loại cơ thường: khử cực nơi nào trước thì nơi đó sẽ hồi 

cực trước. Nơi hồi cực sẽ làm cho điện thế ngoài khối cơ (+) 

hơn trong khối cơ.  

• Cơ thất ngược lại: khử cực từ nội tâm mạc ra ngoại tâm mạc 

nhưng hồi cực lại từ ngoại tâm mạc vào -> vectơ hồi cực cùng 

chiều vectơ khử cực  





Sóng hồi cực:  

• Thời gian thường kéo dài vì thời 

kỳ hồi cực kéo dài. 

• Ít có độ dốc vì sự hồi cực xãy ra 

từ từ. 

• Biên độ sóng thấp vì chênh lệch 

điện thế  ít. 



                                                                     

     Quá trình tái cực & sự hình thành sóng T 



  1. Chuyển đạo lưỡng cực chuẩn  

• = CĐ chi = CĐ ngoại biên           ( 
Einthoven) ghi nhận điện thế ở mặt 
phẳng trán, thể hiện sự khác biệt điện 
thế giữa 2 điểm chọn lọc ( cổ tay & mắt 
cá).  

• BN bị đoạn chi, có thể đặt điện cực ở 
mõm cụt. 

• BN bị run, đặt điện cực lên cao hơn. 



Cách mắc điện cực ngoại biên  

 

• Đỏ: Tay P                                    

• Vàng : Tay T 

• Xanh: Chân T 

• Đen: Chân P 







  2. Chuyển đạo lưỡng cực ngực:  

• Ngày nay ít dùng vì có thể làm 

biến đổi chuyển đạo ngực. 

• Chuyển đạo Lewis: mục đích làm rõ 

sóng P. Điện cực tay (P) / khoang liên 

sườn 2(P), điện cực tay (T) / khoang 

liên sườn 4(P), giấy chạy ở D I. 



3. Chuyển đạo đơn cực chi  
•  CĐ lưỡng cực chuẩn chỉ đo hiệu điện thế giữa 2 

điểm chứ không thăm dò điện thế của từng điểm 

trong điện trường được. 

• -> cần  có 1 điện cực có điện thế bằng  0 và dùng 

điện cực còn lại để thăm dò điện thế ở các vị trí 

khác nhau. Lý tưởng là đặt điện thế bằng  0 tại 

tâm điểm của tim. -> Wilson  

• Các chuyển đạo đơn cực chi: VR, VL, VF 



   Cách mắc dây của chuyển   đạo 

VR  theo kiểu Wilson  



4. Chuyển đạo đơn cực chi tăng  

 thêm Goldberger cải tiến -> sóng ECG 

nguyên dạng nhưng aVR, aVL, aVF có biên 

độ tăng gấp rưỡi(# 75% so với VR, VL, VF.) 



 CHUYỂN ĐẠO Mặt 

phẳng traùn 





A. CHUYỂN ĐẠO  

Mặt phẳng ngang 

CHUYỂN ĐẠO  

Mặt phẳng ngang 



5. Chuyển đạo đơn cực trước ngực  





 





V7 KLS 5 / đường nách sau 

(T) 

Chuyển đạo cực 

(T) 

V8 KLS 5/ đường bã vai sau 

(T) 

V9 KLS 5 / bờ trái cột 

sống 

V3R – V9R Đối xứng V3 – V9 bên 

ngực (P). V2R chính là V1 

Chuyển đạo cực 

(P) 

3V1 – 3V9 Như V1 – 9 nhưng ở 

khoang liên sườn 3 

Gần tâm nhĩ -> 

khảo sát P rõ hơn 

hoặc nghi ngờ 

nhồi máu cơ tim 

cao 

VE (epigastre) Đặt trên sụn kiếm Khảo sát vách 

liên thất 



6. Các chuyển đạo khác: 
- CĐ Lian + S5: điện cực tay (P) / cán ức, điện cực tay (T) / KLS 

5 bờ (P) ức, ghi ở CĐ D I. Giúp khảo sát sóng P. 

- CĐ Lewis: điện cực tay (P) & tay (T) / KLS 2 & 4 bờ (P) ức, ghi 
ở CĐ DI 

- CĐ MCL1: điện cực (+) V1, điện cực (-) vai (T) ngay đầu ngoài 
xương đòn->  phân biệt ngoại tâm thu thất & dẫn truyền lạc 
hướng. 

- CĐ thực quản đơn cực: gắn các điện cực thực quản vào 
điện cực ngực, đặt sonde mũi, nuốt điện cực thăm dò tới vị 
trí 40cm kể từ cửa mũi, ghi CĐ E 40. Rút dần điện cực mỗi 
2cm đến vị trí 28cm kể từ răng cửa, được 7 CĐ E 38 – 28. 
Giúp khảo sát sóng P & mặt sau thất (T). 

- CĐ trong buồng tim. 



VIII. GIÁ TRỊ LS CỦA ĐTĐ 




